
 
1

Phát triển nguồn nhân lực tại 

Công ty Thực phẩm Hà Nội : Luận 

văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 

60 34 05 / Ngô Quốc Huy ; Nghd. : 

TS. Nguyễn Thị Bích Đào 

 

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu:  

Phát triển nguồn nhân lực là hoạt động mà bất cứ doanh 

nghiệp nào cũng quan tâm, vì nó là tiềm lực mà các doanh 

nghiệp dùng để cạnh tranh trên thị trường và còn là yếu tố ảnh 

hưởng trực tiếp tới sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp.  

Việc nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong doanh 

nghiệp một mặt tạo cho doanh nghiệp vị trí ngày càng ổn định, 

đảm bảo cho hoạt động ổn định, mặt khác giúp cho doanh 

nghiệp tận dụng tối đa các ưu thế của nguồn lực. 

Đối với Công ty thực phẩm Hà Nội, với quy mô ngày càng 

phát triển, thị trường ngày càng có nhiều đối thủ cạnh tranh, 

nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng khắt khe hơn, vì thế 
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nhu cầu nhân lực có chất lượng cho doanh nghiệp càng trở nên 

cấp thiết.  

Nhận thức được vấn đề đó, dựa trên cơ sở lý luận và thực 

tiễn tại Công ty thực phẩm Hà Nội, tôi lựa chọn đề tài: "Phát 

triển nguồn nhân lực tại Công ty thực phẩm Hà Nội" 

2. Tình hình nghiên cứu: 

Vấn đề phát triển nguồn nhân lực là vấn đề mà mọi tổ chức 

đều quan tâm. Rất nhiều tác giả đO nghiên cứu. Tuy nhiên, 

phát triển nguồn nhân lực thường có tính học thuật rất cao, và 

cơ cấu tổ chức cũng như hoạt động kinh doanh của từng doanh 

nghiệp khác nhau nên việc thực hiện phát triển nguồn nhân lực 

của từng công ty cũng khác nhau, nên các đề tài nghiên cứu 

chỉ đi vào nghiên cứu những vấn đề chung nhất, chưa đi sâu 

vào từng doanh nghiệp. 

Cho đến nay, đO có nhiều đề tài nghiên cứu về Công ty 

thực phẩm Hà Nội, các đề tài này chủ yếu tập trung nghiên 

cứu vào việc phát triển kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh 

tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng hợp tác  liên 

doanh và phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, hầu hết các đề tài 

nghiên cứu chỉ đi vào phân tích một vài khía cạnh nào đó, vẫn 

chưa đi sâu vào việc phát triển nguồn nhân lực tại Công ty thực 

phẩm Hà Nội, bên cạnh đó một số đề tài đO được nghiên cứu 

khá lâu nên không còn phù hợp với tình hình hiên tại. . 
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài là : 

- Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu các vấn đề 

phát triển nguồn nhân lực tại Công ty thực phẩm Hà Nội. 

- Nhiêm vụ nghiên cứu: nghiên cứu vấn đề lý thuyết và 

khảo sát hoạt động phát triển nguồn nhân lực của Công ty thực 

phẩm Hà Nội qua 1 số năm. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  

Đối tượng nghiên cứu: những vấn đề cơ bản về phát triển 

nguồn nhân lực của Công ty thực phẩm Hà Nội. 

Phạm vi nghiên cứu:  

- Về không gian: Tại Công ty thực phẩm Hà Nội 

- Về thời gian: trong phạm vi 3 năm gần đây. 

5. Phương pháp nghiên cứu:  

Trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy 

vật lịch sử , Luận văn sử dụng phối hợp một số phương pháp 

như phương pháp điều tra, chuyên gia, thống kê, phân tích, 

tổng hợp, dự báo và một số phương pháp khác để nghiên cứu. 

6. Dự kiến đóng góp của luận văn 

- Góp phần hệ thống hoá lý luận phát triển nguồn nhân lực. 

- Đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại công ty 

Thực phẩm Hà Nội 
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- Đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm phát triển nguồn 

nhân lực ở Công ty thực phẩm Hà Nội. 

7. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Phương pháp luận về phát triển nguồn nhân lực 

trong doanh nghiệp 

Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở Công ty 

thực phẩm Hà Nội 

Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Công 

ty thực phẩm Hà Nội 

Chương 1 

 PHƯƠNG PHáp luận về phát triển                                                           

nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

1.1- Khái niệm và vai trò phát triển nguồn 

nhân lực 

1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân 

lực 

1.1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực  

Về số lượng: nguồn nhân lực được biểu hiện thông qua 

các chỉ tiêu quy mô và tốc độ tăng nguồn nhân lực. Nhưng đối 

với một doanh nghiệp thì nguồn nhân lực không bao gồm 
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động, khuyến khích người lao động hăng say công tác. Việc 

phân tích tình hình thực trạng nguồn nhân lực và chính sách 

phát triển triển nguồn nhân lực của Công ty thực phẩm Hà 

Nội, ta có thể thấy rõ những ưu, nhược điểm và xu hướng phát 

triển nguồn nhân lực của Công ty thực phẩm Hà Nội; những 

kết quả đạt được và cả những tồn tại, hạn chế cùng các nguyên 

nhân của chúng; kết hợp với việc phân tích môi trường kinh 

doanh đề xác định được cơ hội, thách thức và những mục tiêu, 

định hướng mà Công ty Thực phẩm Hà Nội muốn hướng tới là 

cơ sở, căn cứ để hình thành một số nhóm giải pháp nhằm phát 

triển nguồn nhân lực ở công ty. 

Tuy vậy, do hạn chế về trình độ và thời gian cũng như 

trong khuôn khổ của một luận văn tốt nghiệp nên đề tài nghiên 

cứu vẫn còn có những hạn chế. Em rất mong muốn nhận được 

sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để đề tài 

được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn tập thể cán bộ cán bộ công 

nhân viên Công ty Thực Phẩm Hà Nội và đặc biệt là Tiến sĩ 

Nguyễn Thị Bích Đào đO giúp em hoàn thành bài luận văn này. 
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Kết luận 
 

Nguồn nhân lực được coi là nguồn lực quan trọng nhất, “quý 

báu nhất, có vai trò quyết định, đặc biệt đối với nước ta, khi 

nguồn lực tài chính và nguồn lực vật chất còn hạn hẹp”. Do 

vậy, việc phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp đóng vai 

trò quan trọng nhất và là động lực chủ yếu để doanh nghiệp có 

được lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường chuyển đổi. 

Phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp thực chất là nâng 

cao các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của doanh nghiệp 

(bao gồm cả nhóm yếu tố vi mô và vĩ mô), hay nói một cách 

khác; để có nhân lực đảm bảo chất lượng sử dụng, sử dụng nhân 

lực tốt nhất, không ngừng phát triển nhân lực doanh nghiệp cần 

phải quản lý một cách khoa học. Phát triển nguồn nhân lực của 

doanh nghiệp bao gồm hai tổ hợp công việc: xây dựng phương 

án đảm bảo nhân lực cho hoạt động của doanh nghiệp và tổ 

chức đảm bảo nhân lực cho hoạt động của doanh nghiệp.  

Qua việc đi sâu nghiên cứu công tác Phát triển nguồn 

nhân lực tại Công ty Thực phẩm Hà Nội ta thấy rõ hơn vai trò 

của công tác Phát triển nguồn nhân lực đối với hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp 

muốn nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, hiệu 

quả công việc thì nhất thiết phải áp dụng các hình thức, chính 

sách phát triển nguồn nhân lực sao cho phù hợp với người lao 
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những người trong độ tuổi lao động của toàn xO hội mà chỉ 

tính những người trong độ tuổi lao động đang làm việc tại 

doanh nghiệp. 

Về chất lượng: nguồn nhân lực được biểu hiện ở thể lực, 

trí lực, tinh thần, thái độ, động cơ và ý thức lao động.   

1.1.1.2. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực 

Phát triển nguồn nhân lực là sự biến đổi về số lượng và 

chất lượng nguồn nhân lực biểu hiện qua các mặt cơ cấu, thể 

lực, kỹ năng, kiến thức và tinh thần cần thiết cho công việc, 

nhờ vậy mà phát triển được năng lực của họ,. 

Như vậy, phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 

chính là quá trình biến đổi nhằm phát huy, khơi dậy những 

tiềm năng con người, là phát triển nhân cách và từng bộ phận 

trong cấu trúc nhân cách, phát triển cả năng lực vật chất và 

năng lực tinh thần, tạo dựng và ngày càng nâng cao, hoàn 

thiện cả về đạo đức và tay nghề, cả về tâm hồn và hành vi từ 

trình độ chất lượng này lên trình độ chất lượng khác cao hơn, 

toàn diện hơn. 

1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực của 

doanh nghiệp 

1.1.2.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp 



 
6

- Mục tiêu, chiến lược của doanh nghiệp 

- Các chính sách của doanh nghiệp 

- Các yếu tố khác 

 1.1.2.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 

 - Điều kiện kinh tế xO hội của đất nước 

 -  Cơ chế chính sách, pháp luật của Nhà nước 

 - Sự phát triển của khoa học kỹ  thuật, công nghệ 

 - Môi trường cạnh tranh, hội nhập  

1.1.3. Vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong doanh 

nghiệp 

1.1.3.1. Thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển của 

doanh nghiệp.    

1.1.3.2. Góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế x2 

hội 

1.2- Nội dung chủ yếu phát triển nguồn 

nhân lực trong doanh nghiệp 

1.2.1. Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực 

1.2.1.1. Thu thập thông tin. 
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- Đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao 

động 

- Thu hút lực lượng lao động có tay nghề.  

- Cải tạo môi trường và điều kiện lao động 

- Cải tiến cơ chế phân phối thu nhập cho người lao động 

3.2.3. Nhóm các giải pháp quan tâm đến khuyến khích và 

tạo động lực cho người lao động 

- Vấn đề đ2i ngộ cho lao động: 

- Xử lý tốt các mối quan hệ. 

 - Xây dựng và phát triển môi trường văn hoá công ty 

(văn hoá doanh nghiệp). 
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- Chú ý hơn các chế độ bảo hiểm xO hội, y tế v.v. cho 

người lao động. 

- Tăng cường đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo sức 

khoẻ, chế độ làm việc cho người lao động. 

- Đề bạt, nâng cao, tận dụng có hiệu quả, những phát 

minh, nghiên cứu mới, cử các cán bộ có năng lực đi đào tạo ở 

các nước phát triển trên thế giới. 

3.2- giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở 

công ty thực phẩm Hà nội 

3.2.1. Nhóm các giải pháp điều chỉnh và hoàn thiện công 

tác phát triển nguồn nhân lực  

- Khắc phục một số bất cập trong cơ cấu nguồn nhân lực: 

* Về bố trí công tác cán bộ: 

* Về chính sách phát triển nhân lực:  

- Lựa chọn những mô hình phát triển nguồn nhân lực tốt 

nhất thế giới để học tập, vận dụng vào trường hợp cụ thể 

của Công ty. 

3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng 

nguồn nhân lực 

- Giải pháp nâng cao thể lực nguồn nhân lực 

- Chuyên nghiệp hoá lực lượng lao động. 
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1.2.1.2. Phân tích hiện trạng. 

1.2.1.3. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và dự báo cung 

nguồn nhân lực.  

 1.2.1.4. Hoạch định và thực hiện chương trình phát triển 

nguồn nhân lực.  

1.2.1.5. Đánh giá và phản hồi về tiến trình thực hiện kế 

hoạch. 

1.2.2. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

1.2.2.1. Mục đích của đào tạo nguồn nhân lực 

1.2.2.2. Nội dung, hình thức đào tạo nguồn nhân lực 

1.2.2.3. Tiến trình đào tạo nguồn nhân lực  

1.2.2.4. Đánh giá kết quả đào tạo  

1.2.3. Chính sách thu hút, tạo động lực khuyến khích lao 

động 

Chính sách thu hút, khuyến khích tạo động lực là chiến 

lược kích thích lao động và động viên lực lượng lao động này 

gắn bó với doanh nghiệp. Chính sách đOi ngộ của doanh 

nghiệp bao gồm:  

1.2.3.1. ĐOi ngộ về mặt tài chính  

1.2.3.2. ĐOi ngộ phi tài chính:  
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1.3- Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực 

của một số quốc gia. 

- Kinh nghiệm của Nhật Bản  

- Kinh nghiệm của Mỹ  

- Kinh nghiệm của Đức  

- Kinh nghiệm của Pháp 
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Chương 3 

giải pháp phát triển nguồn nhân lực của  

công ty thực phẩm hà nội 

3.1- Định hướng phát triển trong thời gian 

tới của công ty thực phẩm  Hà Nội . 

3.1.1. Phương hướng phát triển của công ty trong giai đoạn 

2008 - 2010. 

3.1.2. Định hướng phát triển nguồn nhân sự của công ty 

những năm tới. 

- Tuyển dụng người, có năng lực và trình độ là công việc 

luôn cấp thiết của công ty. 

- Hoàn thiện cơ cấu nhân sự: Đổi mới hoàn toàn cơ cấu 

quản lý gọn, nhẹ, chất lượng. 

- Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ làm vịêc cho 

cán bộ công nhân viên  và cán bộ quản lý của công ty. 

- Thực hiện các công tác giáo dục tư tưởng, để họ cảm 

thấy như sống trong một gia đình lớn. 

- Xem xét lại chế độ thù lao, để có một phương pháp trả 

lương, thưởng công bằng cho người lao động. 

- Đánh giá đúng sự đóng góp, hoàn thành công việc. 
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- Hàng năm Công ty Thực phẩm Hà Nội tổ chức đại hội 

đại biểu công nhân viên chức nhằm tổng kết công tác sản xuất 

kinh doanh trong năm và phát động phong trào thi đua trong 

năm tới đồng thời tôn vinh những lao động xuất sắc. Bên cạnh 

đó, doanh nghiệp còn tổ chức hội thi công nhân giỏi.  

- Về luân chuyển và thăng chức: Đây là một trong những 

chính sách nhằm phát triển nội lực công ty, khuyến khích 

người lao động và cũng là chính sách nhằm giữ chân những 

cán bộ giỏi có trình độ và tay nghề cao cho công ty. 

2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại 

- Hệ thống cơ chế chính sách về nhân lực và phát triển 

nguồn nhân lực chưa đồng bộ và chưa đáp ứng được nhu cầu 

của Công ty. 

- Chất lượng lao động chưa cao, cơ cấu lao động qua đào 

tạo còn bất hợp lý, chất lượng cán bộ cũng như năng lực chưa 

được phát huy hết. 

- Dạy nghề trong các đơn vị, chưa được quan tâm thường 

xuyên, đúng mức. 

- Các đơn vị sử dụng người lao động cũng chưa thật sự 

coi trọng vấn đề nguồn nhân lực. 

- Điều kiện về một số cơ sở vật chất khá lâu năm nên 

không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng làm ảnh hưởng tới 

chất lượng lao động cũng như công tác hoạt động của công ty. 
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Chương 2 
Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ở 

công ty thực phẩm  hà nội 
2.1- Lich sử hình thành và phát triển của 

công ty 

2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty 

2.1.1.1. Giới thiệu về công ty thực phẩm Hà Nội 

Công ty Thực phẩm Hà Nội ra đời ngày 10/07/1957 theo 

Quyết định của Bộ Nội Thương (nay là Bộ Thương Mại). 

Đến ngày 26/01/1993 theo Quyết định số 490 của Bộ trưởng 

Bộ Thương Mại, Nghị định số 388/CP của Chính Phủ, Công ty 

được thành lập lại, chính thức là doanh nghiệp Nhà nước, trực 

thuộc Sở Thương mại 

Từ ngày 22/08/2004 Công ty chuyển đổi thành công ty TNHH 

Nhà nước một thành viên theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp 1999 

Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt:  công ty tráCH NHIỆM HỮU 

HẠN nhà nước một thành viên thực phẩm hà nội 

Tên viết tắt bằng Tiếng Việt: công ty tnhh nn một 

thành viên thực phẩm hà nội 

Tên giao dịch quốc tế: ha noi FOODstuf company 

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: hafoco 
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Địa chỉ: 24 - 26 Trần Nhật Duật, Q. Hòan Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (04).38256619 – 8263825  Email: HFC@fpt.vn 

- Quá trình phát triển của công ty thực phẩm Hà Nội 

Giai đoạn 1957 – 1964: Công ty thực phẩm Hà Nội được 

thành lập theo quyết định của Bộ Nội Thương 

Giai đoạn 1964 – 1987: Thời kỳ đánh dầu sự phát triển 

và trưởng thành của công ty 

Giai đoạn thứ ba: 1987 – 1997: là giai đoạn công ty đổi 

mới, thực hiện kinh doanh theo cơ chế thị trường. 

Giai đoạn 1997 đến nay: là giai đoạn công ty khắc phục 

những khó khăn và phát huy được những lợi thế sẵn có. 

2.1.1.2.  Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 

* Nhiệm vụ của công ty 

- Quản lý kinh tế, xuất nhập khẩu và giao dịch đối ngoại 

- Hoàn thành chế độ thuế đối với ngân sách Nhà nước 

- Tạo nguồn vốn, khai thác và sử dụng vốn có hiệu quả 

- Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Tìm kiếm thị trường mới, giữ vững thị trường truyền thống 

* Chức năng của công ty 

- Được đề xuất, xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch liên quan 

đến hoạt động của công ty 

- Được ký kết các hợp đồng kinh tế trong và ngoài nước 
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- Hình thức tiền thưởng tiết kiệm vật tư  

Cách tính thưởng: 

Tiền thưởng tiết kiệm 

vật tư 
= 

Giá trị làm 

lợi thực tế 
x 

Tỷ lệ % trích 

thưởng quy định 

- Tiền thưởng nâng cao chất lượng sản  

 Cách tính thưởng: 

Tiền thưởng nâng cao 

chất lượng sản phẩm 
= 

Giá trị làm 

lợi thực tế 
x 

Tỷ lệ % trích 

thưởng quy định 

- Thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá công 

việc. Mức thưởng có thể lớn hơn hoặc bằng 5% số tiền làm lợi 

cho Công ty trong năm đó. 

Ngoài ra công ty người lao động còn được hưởng các chế 

độ nghỉ mát, nghỉ ngơi dưỡng sức hàng năm, phần thưởng các 

dịp lễ tết, phần thưởng khi có thành tích. 

Đối với đ2i ngộ về phi tài chính: Công ty đO tạo điều 

kiện môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ công nhân viên. 

Cải thiện đời sống, tinh thần cho người lao động. Tổ chức 

khám sức khoẻ hàng năm cho công nhân viên. Có quà tặng 

cho những dịp lễ, tết, kỷ niệm hàng năm. 

- Công ty có để ra một qũy trợ cấp cho những cán bộ 

công nhân viên khi ốm, đau, v.v..., thăm hỏi thường xuyên, 

quan tâm đến đời sống tinh thần của toàn bộ công nhân viên 

của Công ty. 
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- Với cán bộ bằng cách gửi đi học nâng cao trình độ 

- Đối với công nhân: Đào tạo tại nơi làm việc. v.v... 

Kết quả thực hiện công tác đào tạo: 

Năm 2006: có 46 lượt cán bộ công nhân viên được đào tạo 

+ Đại học và trên đại học : 6 người  

+ Bồi dưỡng kèm cặp tại chỗ 40 lượt người. 

Năm 2007: có 71 lượt cán bộ công nhân viên được đào tạo. 

+ Đại học và trên đại học : 12  người; 

+ Bồi dưỡng kèm cặp tại chỗ 59 lượt người. 

Năm 2008: Công ty có thực hiện chương trình trọng điểm 

về đào tạo cán bộ có trình độ công nghệ cao ở nước ngoài. 

+ Đào tạo cán bộ quản lý kinh tế, hành chính có 4 người 

+ Đào tạo và bồi dưỡng các cấp chuyên gia và công nhân 

nguồn có tay nghề cao có 12 người 

2.3.1.3. Về công tác thu hút, tạo động lực, khuyến khích lao 

động 

Đối với đ2i ngộ về tài chính: Công ty hiện đO thực hiện 

các chính sách về tiền lương, bảo hiểm xO hội, bảo hiểm y tế 

đầy đủ theo quy định. Ngoài ra công ty còn thực hiện những 

chính sách tiền thưởng nhằm kích thích lao động gồm có: 
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- Được kinh doanh một số lĩnh vực dịch vụ như cho thuê 

văn phòng, khách sạn và các trung tâm dịch vụ thương mại 

- Giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu công ty 

- Được mở các trung tâm thương mại, các siêu thị và các 

cửa hàng bán buôn, bán lẻ ở trong và ngoài nước 

- Liên doanh liên kết tiến hành sản xuất kinh doanh 

* Lĩnh vực hoạt động của công ty 

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là: sản xuất, 

kinh doanh, xuất nhập khẩu, đại lý, bán buôn bán lẻ thủy hải 

sản, thực phẩm tươi sống, chế biến, tư liệu tiêu dùng, nguyên 

liệu máy móc thiết bị. Liên doanh liên kết với nhiều doanh 

nghiệp trong và ngoài nước kinh doanh dịch vụ. Đầu tư xây 

dựng trung tâm thương mại, cao ốc, xí nghiệp sản xuất; cho 

thuê văn phòng; tổ chức quản lý các dự án đầu tư và xây dựng 

nhà và kinh doanh bất động sản.  

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu 

Xuất Nhập khẩu, kinh doanh bán buôn, bán lẻ tư liệu 

tiêu dùng, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, thực 

phẩm chế biến, thủy hải sản tươi và chế biến, nguyên liệu tiêu 

dùng cho sản xuất thực phẩm và thức ăn gia súc. 

Đại lý phân phối, liên doanh liên kết với các tổ chức sản 

xuất kinh doanh trong và ngoài nước. Sản xuất chế biến thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ khách sạn, cho thuê kho, văn phòng. 
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- Các sản phẩm chính: Thực phẩm tươi sống và chế biến 

sẵn, nguyên liệu dùng cho sản xuất thực phẩm và tiêu dùng 

khác. 

2.1.2. Hệ thống tổ chức của công ty 

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Nguồn Phòng hành chính công ty Thực phẩm Hà Nội - 2008) 
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2.3- đánh giá Thực trạng phát triển nguồn 

nhân lực 

2.3.1. Tình hình phát triển nguồn nhân lực 

2.3.1.1. Về công tác tuyển dụng lao động của Công ty 

Việc tuyển dụng của Công ty được thực hiện theo trình tự: 

+ Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng lao động 

+ Nhận Hồ sơ của ứng viên 

+ Nghiên cứu Hồ sơ của ứng viên 

+ Phỏng vấn ứng viên 

+ Hội đồng tuyển dụng xét tuyển  

+ Khám sức khoẻ 

+ Quyết nhận tuyển lao động 

Bảng 2.3. Số lượng tuyển dụng lao động của công ty qua các năm 

 Đơn vị Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 

Số lượng lao động tăng Người 49 64 28 

Lao động gián tiếp Người 18 18 11 

Lao động trực tiếp Người 27 44 16 

Lao động Quản lý Người 4 2 1 

( Nguồn Phòng hành chính công ty Thực phẩm Hà Nội - 2008) 

2.3.1.2. Về công tác đào tạo: 

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty 

thực phẩm Hà Nội được thực hiện. 
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* Về giới tính. 

Đồ thị 2.2. Cơ cấu lao động theo giới tính năm 2008 
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* Về cơ cấu tuổi 

Đồ thị 2.3. Cơ cấu lao động theo độ tuổi năm 2008 
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2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 

* Ban giám đốc 

+ Tổng giám đốc công ty là người chịu trách nhiệm 

trước nhà nước về toàn bộ hoạt động của công ty. 

+ Phó tổng giám đốc công ty có nhiệm vụ giúp Tổng 

giám đốc công ty chỉ đạo và giải quyết các vấn đề. Ngoài ra 

Phó tổng giám đốc còn có nhiệm vụ thay mặt Tổng giám đốc 

công ty điều hành việc quản lý công ty  

* Các Phòng ban: 

+ Phòng Tổ chức hành chính: có chức năng, tham m−u 

cho ban giám đốc về công tác quản trị nhân sự và hành chính. 

+ Phòng kế toán tài vụ có nhiệm vụ: Kiểm tra và quản lý, 

tổng hợp, phân tích tình hình tài chính và có kế hoạch tài chính 

hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Nộp ngân sách nhà nước. 

+ Phòng kế hoạch kinh doanh có nhiệm vụ: Xây dựng kế 

hoạch, đề xuất, thực hiện và báo cáo các biện pháp sản xuất 

kinh doanh hàng năm.  

+ Phòng kinh tế đối ngoại có nhiệm vụ: Quản lý hoạt 

động kinh doanh với nước ngoài. Kinh doanh xuất nhập khẩu.  

+ Phòng đầu tư có nhiệm vụ: Lập kế hoạch đầu tư xây 

dựng cơ bản cải tạo sửa chữa các mạng lưới công ty. Theo dõi, 

giám sát, thực hiện quy chế quản lý và sử dụng, kinh doanh 

nhà đất. 
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+ Các đơn vị trực thuộc: Gồm 10 cửa hàng, 2 trung tâm thương 

mại, 4 xí nghiệp, 2 khách sạn, 2 liên doanh 

2.2- Thực trạng nguồn nhân lực của công 

ty  

2.2.1. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty 

Cho đến nay công ty đO có hơn 1.000 cán bộ nhân viên. 

Trong đó có trên 48% là trình độ đại học và trên đại học, còn 

lại là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. 

Bảng 2.1. Nguồn nhân lực của  Công ty trong những năm qua 

STT Loại lao động 2006 2007 2008 

1 Cán bộ lOnh đạo 24 24 24 

2 Cán bộ quản lý 65 67 69 

3 Nhân viên Kinh doanh 225 252 243 

4 Cán bộ kiểm định chất lượng 41 48 48 

5 Lao động sx trực tiếp 242 272 259 

6 Lao động sx gián tiếp 106 118 109 

7 Kế toán 96 97 92 

8 Cán bộ HC-NL 54 62 62 

9 Lao động khác 25 29 28 

10 Nhân viên thuê ngoài 160 130 117 

 Cộng 1038 1099 1051 

( Nguồn Phòng hành chính công ty Thực phẩm Hà Nội - 2008) 
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2.2.2. Phân tích nguồn nhân lực của Công ty . 

Bảng 2.2. Chất lượng lao động của Công ty tính đến ngày 

31/12/2008 

Trình độ đào 

tạo 

Tổng số Độ tuổi 

Nam Nữ T.SỐ 30< 30-45 45> 

1. Trên đại học 23 6 29 2 19 8 

2. Đại học 250 231 481 183 191 107 

3. Cao đẳng 46 49 95 49 34 12 

4. Trung cấp 103 118 221 111 89 21 

5. Sơ cấp 110 115 225 77 101 47 

Tổng 532 519 1051 422 434 195 

( Nguồn Phòng hành chính công ty Thực phẩm Hà Nội - 2008) 

Qua bảng 2.2 ta thấy chất lượng lao động của Công ty 

qua các năm được thể hiện qua các cơ cấu như sau: 

* Về trình độ người lao động. 

Đồ thị 2.1. Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo năm 2008 
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